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BA HẦM BẠC TRONG ĐẠI NỘI
THEO ĐẠI NAM THỰC LỤC CHÍNH BIÊN ĐỆ LỤC KỶ PHỤ BIÊN

 Cao Tự Thanh*

Từ lâu dư luận đã nói nhiều tới các hầm bạc mà triều đình nhà Nguyễn 
chôn giấu. Cho nên đúng như câu ngạn ngữ “Ma sợ có danh, heo sợ mập”, 
những lời đồn đãi ấy đến thời Pháp thuộc đã dẫn tới một sự kiện làm xúc 
động dư luận là việc Khâm sứ Trung Kỳ Mahé thẳng tay cho đào bới nền 
điện Hòa Khiêm trong Khiêm Lăng để tìm vàng bạc vào cuối năm Nhâm 
Tý (tháng 1/1913) khiến triều đình Duy Tân phải cay đắng dời bài vị của 
vua Tự Đức qua thờ tạm ở điện Lương Khiêm, đến tháng 4 âm lịch năm 
Quý Sửu (tháng 5/1913), sửa xong nền điện Hòa Khiêm mới “đưa về an tự”. 
Về vụ này, Đại Nam thực lục chính biên Đệ lục kỷ phụ biên (trở xuống viết 
tắt là Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên) cũng ghi lại khá chi tiết với đoạn kết 
luận đầy vẻ hả hê vì Mahé không đạt được mục tiêu: “Khâm sứ Mahé(1) cũng 
vì việc ấy không có hiệu quả nên tháng 3 năm sau về nước [về việc này đại 
thần Bộ Công Nguyễn Hữu Bài không dự, đương thời có câu “Bỏ vua không 
Khả (tức nguyên Thượng thư sung Đại thần quản lãnh Thị vệ Ngô Đình 
Khả), bới mả không Bài”].(2) Tuy nhiên, đúng là trước thời Pháp thuộc triều 
Nguyễn có chôn giấu một số vàng bạc trong Đại Nội, và ít nhất đã có ba 
hầm được phát hiện vào các năm 1899 và 1915 được ghi nhận bởi các tác 
giả Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên. Sau đây là bản dịch toàn văn những sự 
kiện ấy. 

* Năm Kỷ Hợi, Thành Thái thứ 11 (1899 Tây lịch)… Tháng 6… Khâm 
sứ đại thần Boulloche(3) bàn nói nhận được giấy báo và qua lời Hoằng Trị 
Quận vương Hồng Tố nói trong đời Minh Mạng, Thiệu Trị có chôn nhiều 
bạc trong Đại Nội, nên phái quan hội đồng (Quận vương Hồng Tố, Thượng 
thư Bộ Công Nguyễn Thuật, Thượng thư Bộ Lễ Huỳnh Vĩ, Hội biện Sô Lê,(4) 
Đô Ty,(5) Quận công Ưng Huy, Tham biện Tôn Thất Hoài Điển) và phát 
100 phu khỏe theo nơi được chỉ đào lên. Kế đào được một hầm bạc thỏi ba 
vết,(6) Khâm sứ đại thần bàn trích 30.000 nén do Thượng thư Bộ Hộ Trương 
Như Cương, Hội biện Đô Ty chở ra Ngân hàng Hải Phòng đổi lấy tiền ngân 
nguyên chi biện các việc công ích, dừng việc đào bới, vẫn do quan trong hội 
đồng kê khai trình lên. Trước nay việc đào bới tìm của cốt phải rõ ràng chi 
tiết nhằm tránh việc người sau nghi ngờ đào bới, để không bao giờ còn xảy 
ra chuyện như thế nữa. Kế chuẩn cho Quản biện Thị vệ Tôn Thất Hoài Điển 
đốc suất quan binh trong Đại Nội lấp chặt những nơi đào lên, sửa lại như 
cũ (về sau Khâm sứ đại thần hội thương nói số bạc ấy mỗi nén đổi được 15 
đồng 5 hào, trừ phí tổn đài tải và thuế Thương chính mỗi 100 đồng thu 1 

*   Thành phố Hồ Chí Minh.
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đồng thì tổng cộng còn 460.350 đồng,(*) hiện gởi ở Ngân hàng Thượng Hải, 
mỗi năm tiền lãi được 2%, khoản lưu ký 300.000 đồng thì ngân hàng ấy 
cho vay mỗi năm lấy lãi 5,5%, còn khoản ngoại ký 160.350 đồng trả lãi 2%, 
nếu bản quốc cần dùng thì lấy ở Ngân hàng Đà Nẵng. Bề tôi Cơ Mật Viện 
nghĩ xin ưng thuận, bèn do Phó Ngân hàng Sài Gòn Ma Di(7) biên nhận hai 
tờ, một tờ biên nhận ngoại ký 160.350 đồng trả lãi 2%, một tờ biên nhận 
bản quốc cho vay 300.000 đồng trả lãi 4%, đến hạn giao trả. Bộ Hộ tâu lên, 
chuẩn cho thi hành, giao hai tờ biên nhận ấy cho Phủ Nội Vụ nhận giữ, 
hàng năm tới quý khố chiểu số nhận tiền lãi). 

* Năm Giáp Thìn, Thành Thái thứ 16 (1904 Tây lịch)… Tháng 3… Khâm 
sứ đại thần Auvergne(8) hội thương nói việc hai thương nhân người Tây là 
Phi Da(9) đại diện Công ty Long Hoa và Ca Di(10) đại diện Ngân hàng Đông 
Dương bàn về số tiền công ty ấy vay năm trước (Một khoản: ông Phi Da 
nghĩ công ty ấy hiện nay lập thương cục gọi vốn 1.207.500 đồng tiền Tây, 
công ty ấy trước thiếu tiền của Nam triều 116.554 đồng, thiếu Ngân hàng 
Đông Dương 180.000 đồng, nghĩ muốn đều góp vốn vào thương cục mới. Một 
khoản: Ngân hàng Đông Dương ưng thuận giao 4/5 số tiền ấy góp vốn vào 
thương cục mới, còn 1/5 cho thương cục ấy vay lấy lãi đồng niên 5%, Công 
ty Long Hoa cũng nghĩ xin như Ngân hàng Đông Dương. Một khoản: về việc 
tính toán số tiền góp vốn và tiền lãi cuối mỗi năm thì thương cục ấy sẽ định 
ra chương trình đệ cho Nam triều chấp chiểu), bề tôi Cơ Mật Viện tâu lên, 
chuẩn sao ra cho thi hành. 

* Năm Ất Mão, Duy Tân thứ 9 (1915 Tây lịch)… Mùa thu, tháng 7… Thi 
công trong Đại Nội, đào đất sau cửa Tường Loan để sửa chữa ống nước chạm 
phải hầm bạc, phái viên (bọn Lang trung Bộ Công Nguyễn Văn Hiền, Kiểm 
biện Nguyễn Thuận Phát, Bang biện Trần Đính) lập tức đem việc trình lên. 
Bề tôi Phủ Phụ Chính cùng Khâm sứ đại thần Charles(11) cùng tới xem thấy 
dưới hầm gạch có hòm gỗ, hai đầu đều có đai sắt mục đứt, lộ ra bạc thỏi, biết 
là bạc trong Đại Nội, bèn bàn định phái ủy Tả Tôn khanh Ưng Huy, Tham 
tri Bộ Hộ Hồng Khẳng, Tham biện Phủ Phụ Chính Đặng Ngọc Oánh, Quản 
biện Thị vệ Nguyễn Văn Liên, Thị lang Bộ Công Phạm Hữu Điển hội đồng 
với Hội biện Lại chính Sa Tiên,(12) Hội biện Hộ chính Oband(13) kiểm soát đốc 
thúc biền binh đào lên. Đến khi đào lên xong kiểm điểm có 60 hòm gỗ, 10.000 
hốt(**) bạc, 1 đồng kim tiền (khắc chữ “Phú thọ đa nam”), 1 đồng tiền đồng đỏ 
(khắc chữ “Phú thọ đa nam”), 28 đồng tiền đồng và 1 tấm bia đá trong hầm 
(trên bia khắc 16 chữ “Giáp Ngọ cát nhật, thập vạn bạch câm (kim). Vĩnh 
cung quốc dụng, thùy cảm hoặc xâm - Giáp Ngọ ngày tốt, mười vạn bạc ròng. 
Lưu làm quốc dụng, ai dám riêng lòng”). Bèn dâng phiến tấu tâu lên để vua 
rõ, kế vâng lời sắc trước mặt nghĩ định chia cấp số bạc đào được. Kế Khâm sứ 
đại thần Charles hội thương nói từ khi quý quốc dùng binh đến nay từng đội 

*   Đồng: nguyên bản chép là “nguyên” hay “ngân nguyên” tức Đồng bạc Ngoại thương (Pias-
tre de Commerce) do Ngân hàng Đông Dương phát hành. Để tiện so sánh, vào năm 1899, 
lương tháng của Hiệp biện Đại học sĩ lãnh Tổng đốc Đào Tấn là 120 đồng, sau được nâng 
lên 200 đồng. Xem: Cao Tự Thanh “Con người Đào Tấn qua Đại Nam thực lục chính biên Đệ 
lục kỷ phụ biên”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (86). 2011. BBT.

**   Hốt: thoi, thỏi. BBT.
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ơn ban tiền trong Đại Nội và quan viên trích tiền bổng giúp đỡ, nghĩ đã rất 
hậu. Duy hiện nay có bán trái phiếu quân dụng,(14) nếu giao 20.000 đồng trong 
khoản bạc này và Nhà nước xuất ra 50.000 đồng, cộng 70.000 đồng mua phiếu 
quốc trái ấy thì ngày khác tiền gốc tiền lãi sẽ chiểu theo trả lại hết, đó cũng 
là một cách giúp đỡ binh phí. Còn nạn dân bị hạn lụt ở Bắc Kỳ, nghĩ nên cấp 
10.000 đồng. Tới như các nhà thương, nhà thuốc, phòng thuốc(15) ở Trung Kỳ 
chi phí vẫn còn dư dật, việc cấp cho 10.000 đồng xin đình lại. Còn lại số bạc 
bao nhiêu cứ do Phủ Nội Vụ vào sổ lưu trữ sẽ nghĩ tiếp. Về sau vâng sắc trích 
số bạc ba vết trong hầm tiến riêng lưu lại để làm kỷ niệm. Phủ Phụ Chính 
bàn chiểu số bạc ba vết ấy hiện có 10.000 hốt, tính thành tiền là 150.000 
đồng, trong đó trừ 70.000 đồng mua trái phiếu và cấp cho nạn dân bị lụt ở Bắc 
Kỳ 10.000 đồng (cộng 80.000 đồng) nay xin trích 1.000 hốt kính dâng, vẫn 
do Phủ Nội Vụ chứa riêng để chờ cần chi khoản nào xin sắc cho bề tôi ở phủ 
tuân theo bàn bạc sẽ lại tâu lên, chuẩn sao ra cho thi hành. 

Sau đó đến ngày 29 tháng 8 các phái viên trong Đại Nội thi công sửa 
chữa miệng ống nước chỗ cửa Tường Loan đào gạch lát nền lại chạm vào 
một phiến đá, ngẫu nhiên nhặt được một đồng tiền đồng hạng lớn, nghĩ là 
hầm chôn bạc, cũng lập tức trình lên bề tôi Phủ Phụ Chính trước mặt tâu 
lên đưa vua tới xem, lại bàn với Khâm sứ đại thần Charles tới xem, bàn 
nghĩ đào lên. Phụng được chuẩn y, bèn ủy cho hội đồng quý quan Nam quan 
lần trước phái sức binh đinh đào lên, lấy được 1 đồng kim tiền (khắc chữ 
“Minh Mạng thông bảo”, trở xuống cũng thế), 1 đồng tiền đồng đỏ, 28 đồng 
tiền đồng, 1 tấm bia đá (trong khắc 16 chữ “Minh Mạng Giáp Ngọ, tàng 
thập vạn ngân. Quốc nô phất quỹ, vĩnh tích trần trần”- Minh Mạng Giáp 
Ngọ, cất bạc trăm ngàn. Của nước không thiếu, chất chứa muôn vàn) và 70 
cái hòm gỗ, hội đồng mở ra kiểm điểm lại được 10.000 hốt bạc thỏi, cũng 
giao cho Phủ Nội Vụ nhận giữ, dâng phiến tâu lên để vua rõ.

Còn quá sớm để nói rằng triều đình Thành Thái là nạn nhân của một vụ 
lừa đảo ngân hàng - tài chính năm 1904, nhưng ít nhất ở đây cũng có một chi 
tiết rất đáng lưu ý. Năm 1899 họ gởi tiền cho Ngân hàng Thượng Hải, nhận 
biên nhận của Phó Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Ma Di, được thỏa thuận 
nhận tiền lãi ở Ngân hàng Đà Nẵng, đều thuộc Ngân hàng Đông Dương.(16) 
Theo nguyên tắc giao dịch của ngân hàng thì triều đình nhà Nguyễn gởi tiền 
cho Ngân hàng Đông Dương là một chuyện, còn Ngân hàng Đông Dương đem 
số tiền ấy cho ai vay là chuyện khác, không thể đưa người ấy tới gặp triều 
đình nhà Nguyễn mà nói rằng y vay của triều đình nhà Nguyễn như một cách 
cấn nợ để trút bỏ trách nhiệm của mình. Tiếc rằng hiện không có tư liệu để 
tìm hiểu xem về sau cái Công ty Long Hoa trên trời rơi xuống kia làm ăn thế 
nào, chia lãi với triều Nguyễn ra sao, cũng như cái số 1/5 của hơn 100.000 
đồng Đông Dương được hứa trả lãi kia có được trả lãi trả vốn gì không hay đã 
bị một trò phù phép tài chính nào khác làm cho bốc hơi toàn bộ khiến triều 
đình nhà Nguyễn từ đời Thành Thái tới Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại về sau 
chỉ đành trơ mắt ra mà hít gió. Cũng khó mà nói trong vụ này triều đình 
Thành Thái đã tự nguyện góp vốn làm ăn với Công ty Long Hoa, vì tiền bạc 
của họ đã bị Khâm sứ Boulloche gởi vào ngân hàng từ năm 1899, còn Khâm sứ 
Auvergne thì ra mặt làm trung gian cho đôi bên điều đình năm 1904, tiền đã 
nằm trong tay người ta thì kẻ chủ nợ lép vế toàn diện như triều đình Thành 
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Thái cho dù biết rõ là bị lừa cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt cam tâm 
chịu mắc cái lừa ấy cho xong chuyện chứ làm gì được kẻ giữ tiền! Cũng không 
rõ số phận của khoản tiền hơn 300.000 đồng Đông Dương còn lại ra sao, từ 
1904 đến trước khi Ngân hàng Đông Dương tại Việt Nam giải thể năm 1953 
đã có ai thay mặt triều đình nhà Nguyễn rút vốn lại chưa…

Về hầm bạc thứ hai thì quá rõ ràng, tức gần một nửa đã bị Khâm sứ 
Charles gợi ý đem mua trái phiếu quân dụng giúp nước Pháp trong Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất, có lẽ cùng số phận với rất nhiều triệu đồng 
Đông Dương khác bị huy động trong thời gian ấy, tức cũng một đi không trở 
lại. Tóm lại trong vụ cho mẫu quốc vay tiền này thì tương tự nhiều con dân 
Việt Nam nói riêng và Đông Dương nói chung, triều đình Duy Tân đã làm 
một việc giống như đi mua nồi đất về đập cho vui... 

 Tuy nhiên, số phận của ba hầm bạc nói trên dính líu tới lịch sử Việt 
Nam thời Pháp thuộc, còn quá nhiều tư liệu chưa được biết tới nên cũng khó mà 
khẳng định chuyện gì, nhưng việc chôn hai hầm bạc phát hiện được năm 1915 
thì rõ ràng có liên hệ với lịch sử Việt Nam trước thời Pháp thuộc. Hai tấm bia 
trong hai hầm bạc ấy cho biết chúng được vua Minh Mạng cho chôn giấu vào 
năm Giáp Ngọ 1834, hiển nhiên là để đề phòng biến cố nào đó. So sánh với 
niên biểu lịch sử Việt Nam, thời gian này thì chỉ có một sự kiện làm cho Minh 
Mạng lo ngại là cuộc binh biến thành Phiên An. Cho nên, có thể nghĩ rằng sau 
khi cuộc binh biến thành Phiên An nổ ra năm 1833, lúc triều Nguyễn đã mất 
quyền kiểm soát trên toàn bộ sáu tỉnh Nam Kỳ, đồng thời quân Xiêm đang 
rục rịch kéo qua giúp Lê Văn Khôi, Minh Mạng đã cảm thấy cái ngai vàng của 
mình có thể lung lay nên đã dự phòng chôn bớt vàng bạc, tức có thể Thánh Tổ 
Nhân Hoàng Đế đã nghĩ tới khả năng phải “Hạnh Thục”, rời bỏ kinh thành để 
tổ chức kháng chiến chống lại liên quân Lê Văn Khôi-Xiêm La.  

***
 Đại Nam thực lục chính biên Đệ nhị kỷ không hề nói tới việc vua 

Minh Mạng cho chôn bạc vì đó là một bí mật quốc gia trọng đại, điều này 
cũng dễ hiểu. Nhưng việc Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên ghi nhận việc đào 
được các hầm bạc nói trên lại mang một ý nghĩa khác - nó gián tiếp tố cáo 
chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam đã gần như công nhiên tước đoạt 
số tài sản ấy của triều đình nhà Nguyễn mà thật ra cũng là của đất nước 
Việt Nam. Triều Nguyễn đã không bảo vệ được nền độc lập của quốc gia và 
quyền lực chính trị - quyền lợi kinh tế của mình thì việc họ bất lực trong 
việc giữ gìn một ít tài sản càng là chuyện không đáng nói tới. Nhưng các tác 
giả Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên vẫn ghi nhận sự bất lực ấy, chắc chắn 
không phải nhằm lưu lại những đầu mối tư liệu để người đời sau tìm tới 
Ngân hàng Đông Dương hay chính phủ Pháp đòi lại tiền bạc, mà có lẽ chủ 
yếu để người đời sau thấy rõ triều đình nhà Nguyễn trong đó có họ đã phải 
uất ức tủi nhục thế nào về những sự kiện ấy. Điều này quả cũng gợi mở cho 
những người đọc sách một phương hướng để nhìn nhận về lập trường dân 
tộc của các tác giả Chính biên Đệ lục kỷ phụ biên. 
 Tháng 5/2011

 C T T
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PHỤ LỤC
Bốn trang viết về vụ đào bới nền điện Hòa Khiêm năm 1913 trong ĐNCBĐLKPB, quyển 25.
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Bản dịch
Năm Nhâm Tý Duy Tân thứ 6 (1912 Tây lịch)… Tháng 12… Khâm sứ đại thần Mahé hội 

thương nói nghe báo ở gian giữa điện Hòa Khiêm vốn có chôn nhiều vàng bạc, nên bàn ủy Hữu 
Tôn khanh Phủ Tôn Nhân Ưng Hào, Tả Tham tri Bộ Lễ Mai Hữu Dực, Phụng hộ Phó sứ Tùng Lễ 
hội đồng với hai viên Hội biện Lại hộ lập tức tới nơi đào lên lấy số vàng bạc ấy giao cho Phủ Nội 
Vụ để làm việc có ích. Bề tôi Phủ Phụ Chính kính chiểu tôn điện là nơi trang trọng, ai báo tin ấy 
hư thực chưa rõ nhưng thế khó bàn bạc cản trở nên bàn định chờ xem khám nghiệm thế nào sẽ 
có thưởng phạt để tỏ rõ sự khuyến khích trừng phạt. Bèn ghi lại biên bản tâu lên để vua rõ. Sau 
đó hội đồng đào lên, qua hơn mười ngày không có gì cả, kế quý Tòa nói đã có lời Toàn quyền 
đại thần bàn dừng lại để khỏi ngờ vực náo động. Ngày 30 tháng Giêng năm sau(*) chuẩn lấy Hiệp 
biện Đại học sĩ Thượng thư Bộ Lễ Huỳnh Côn, Tham tri Bộ Lễ Cao Đệ cùng Hội biện Lại chính, 
Đốc công cùng các viên trong hội đồng tới nơi xét khám trù nghĩ lấp lại như cũ, dự trù chi phí hơn 
2.000 đồng, bàn trích tiền lưu lại chi biện. Khâm sứ Mahé cũng vì việc ấy không có hiệu quả nên 
tháng 3 năm sau về nước (về việc này đại thần Bộ Công Nguyễn Hữu Bài không dự, đương thời 
có câu “Bỏ vua không Khả, bới mả không Bài”(**)). 
* Nguyên bản chép là “Minh Mạng chính nguyệt tam thập nhật”, là “Minh niên chính nguyệt tam 

thập nhật” bị chép lầm, đây đính lại như trên. 
** Nguyên bản chép câu này bằng chữ Nôm. 

CHÚ THÍCH
(1) Nguyên bản viết là “Ma Hy”, tức Georges Marie Joseph Mahé. Nhân vật này giữ chức Khâm 

sứ Trung Kỳ (Résident supérieur de l’Annam) từ 1912 đến 1913.



150  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 4 (87). 2011

(2) Nguyên bản viết câu này bằng chữ Nôm, có khác câu “Phế vua không Khả, đào mả không 
Bài” mà nhiều tư liệu trước nay vẫn viết. Chúng tôi cho rằng chữ “bới” ở đây chính xác hơn 
chữ “đào”, vì trong tâm thức ngôn ngữ của người Việt, “đào mả” có khi được hiểu là đào mộ 
để hủy diệt hài cốt. 

(3) Nguyên bản viết là “Bô Lô Sơ” (có khi viết là “Lô Sơ”, nhưng cũng là một người), tức Léon Jules 
Pol Boulloche. Nhân vật này từng giữ chức Công sứ (Résident) Thanh Hóa từ 1891 đến 1893, 
Thống sứ Bắc Kỳ (Résident général du Tonkin) từ tháng 3/1896 đến 1897, nhiều lần giữ chức 
Khâm sứ Trung Kỳ, được triều đình Thành Thái phong tặng là Tá quốc quận vương.

(4),(5) Nguyên bản viết là “Sô Lê”, “Đô Ty”, chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên danh tiếng Pháp.
(6) Bạc thỏi ba vết: nguyên văn là “Tam tích ngân điều”, là loại bạc “trung bình” của nhà Nguyễn 

trên đó thường có ba cụm chữ triện đóng riêng rời. Hiện giới sưu tập còn giữ được một số 
thỏi bạc đúc dưới thời Minh Mạng, trong có một loại có ba cụm chữ Minh Mạng, Quý Tỵ, Nội 
nô, đúc năm Quý Tỵ 1833.

(7) Nguyên bản viết là “Ma Di”, chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên danh tiếng Pháp.
(8) Nguyên bản viết là “Ô Ve Giơ” (phía sau có chỗ viết là “Ô Ve”, nhưng cũng là một người), tức 

Jean Calixte Alexis Auvergne. Nhân vật này giữ chức quyền Khâm sứ Trung Kỳ từ 1897 đến 
tháng 3/1898, sau đó lại giữ chức Khâm sứ Trung Kỳ từ 9/5/1901 đến 1904.

(9) Nguyên bản viết là “Phi Da”, chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên danh tiếng Pháp.
(10) Nguyên bản viết là “Ca Di”, chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên danh tiếng Pháp.
(11) Nguyên bản viết là “Sa Lý”, tức Jean François Eugène Charles. Nhân vật này giữ chức 

Khâm sứ Trung Kỳ từ 1913 đến 1920.
(12) Nguyên bản viết là “Sa Tiên”, chúng tôi chưa tìm hiểu được nguyên danh tiếng Pháp.
(13) Nguyên bản viết là “Ô Băng”, chúng tôi chưa xác  định được nhân vật này.
 Chú thêm của BBT: Nhân vật Ô Băng-Oband này phải chăng là Richard Orband, Đại diện 

của Pháp tại Huế vào năm 1913?
(14) Nguyên bản chép là “Phóng trái binh phí chỉ”.
(15) Nguyên bản chép là “Thương gia, dược nhĩ gia ốc”.
(16) Theo Marc Meuleau, Des pionniers en Extreâme-Orient: Histoire de la Banque de l’Indochine 

(1875-1975), Fayard, Paris, 1990, thì Chi nhánh Sài Gòn của Ngân hàng Đông Dương khai 
trương ngày 19/4/1875, Chi nhánh Đà Nẵng được thành lập ngày 24/8/1891, còn Chi nhánh 
Thượng Hải đi vào hoạt động ngày 5/7/1898.

TÓM TẮT
Trước thời Pháp thuộc, triều Nguyễn có chôn giấu một số vàng bạc trong Đại Nội, ít nhất 

đã có ba hầm bạc được phát hiện vào các năm 1899 và 1915. Tuy nhiên, phần lớn số của cải này 
đã bị chính quyền thực dân Pháp công nhiên tước đoạt. Sự kiện này được chép rõ trong Đại Nam 
thực lục chính biên Đệ lục kỷ phụ biên.

ABSTRACT
THREE SILVER CELLARS IN THE ROYAL CITADEL NOTED 

IN THE ANNALS OF ĐẠI NAM [THE MAIN PART], THE SIXTH REIGN, SUPPLEMENTAL VOLUME
Before the French domination, the Nguyễn dynasty hid a treasure of gold and silver in 

the Royal Citadel, at least three hidden silver-cellars were found in the years 1899 and 1915. 
However, most of them were openly appropriated by the French. This event was clearly noted in 
The Annals of Đại Nam [The main part], the Sixth Reign, Supplemental Volume.


